
 

Chủ nghĩa đa văn hóa: 
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Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa đa văn hóa 

Hoàn cảnh ra đời 

Thuật ngữ “chủ nghĩa đa văn hóa” 
ra đời và được truyền bá rộng rãi ở khu 
vực Bắc Mỹ từ những năm 1960, khi tại 
đó dấy lên làn sóng “đòi được thừa 
nhận” của những người thuộc các cộng 
đồng thiểu số (xét trên phương diện 
lãnh thổ, ngôn ngữ, chủng tộc). Chính 
việc đòi hỏi sự thừa nhận đối với nền 
văn hóa thiểu số, điều chỉnh những bất 
công và định ra những phương tiện để 
những khác biệt văn hóa cùng tồn tại 
trong một xã hội là những động lực thúc 
đẩy chủ nghĩa đa văn hóa - với tư cách 
là một học thuyết - vượt ra khỏi trường 
hợp riêng biệt của Bắc Mỹ và lan rộng 
ra nhiều nước trên thế giới. 

Nội dung khái niệm chủ nghĩa đa 
văn hóa 

Có không ít quan niệm và cách luận 
giải khác nhau về khái niệm này, về vai 
trò cũng như các hậu quả tiềm tàng của 
việc áp dụng nó. Xét từ góc độ “áp dụng”, 
người ta đã phân ra ba phương diện có 
quan hệ với nhau và đều nằm trong nội 
hàm của khái niệm chủ nghĩa đa văn 
hóa, đó là: “nhân khẩu học”, “ý thức hệ” 
và “cương lĩnh chính trị” (xem: 3). 

Cách sử dụng mang “tính mô tả 
nhân khẩu học” (demographic-
descriptive) xuất hiện khi “đa văn hóa” 
được dùng để nói đến sự tồn tại của các 
bộ phận dân cư khác nhau về mặt sắc 
tộc hay về mặt chủng tộc trong lòng xã 
hội dân sự do một nhà nước nào đó quản 
lý. Cách sử dụng mang “tính cương lĩnh 
chính trị” (programmatic-political) được 
dùng để chỉ các chương trình và những 
sáng kiến chính trị được đưa ra để ứng 
phó và quản lý tính đa dạng sắc tộc và 
văn hóa.(*) 

Cách sử dụng mang “tính chuẩn 
mực ý thức hệ” (ideological-normative) 
gây ra nhiều tranh cãi nhất, bởi chủ 
nghĩa đa văn hóa được coi như khẩu 
hiệu và khuôn mẫu cho hoạt động chính 
trị. Bắt nguồn từ triết lý nhân văn và 
đạo đức, chủ nghĩa đa văn hóa được 
kiến giải như một phương án hành động 
đáng làm, bởi nó có lợi cho cả các cá 
nhân lẫn xã hội qua việc làm giảm thiểu 
những xung đột xã hội nảy sinh từ khác 
biệt sắc tộc hay sự bất bình đẳng. Giữa 
cách sử dụng chủ nghĩa đa văn hóa 
mang tính quy chuẩn ý thức hệ với cách 
nhìn nhận của Liên Hợp Quốc về tính 
đa dạng văn hóa có những nét khá 
tương đồng với nhau (xem thêm: 3). 

                                           
(*) Viện Thông tin Khoa học xã hội. 
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Chủ nghĩa đa văn hóa không chỉ bao 
hàm vấn đề sắc tộc, giới hay một số vấn 
đề khác... mà còn bao quát cả một tập 
hợp yêu sách, trong đó phần lớn gắn với 
giáo dục. Và mỗi khía cạnh trong đó đều 
tạo ra sự phân cực về quan điểm và thái 
độ. Những người ủng hộ thuyết đa văn 
hóa thì nhấn mạnh đến cốt lõi nhân 
văn, đến sự tôn trọng và thừa nhận 
chân giá trị của các cá thể thuộc tất cả 
các nhóm văn hóa. Nó trực tiếp gắn với 
nền chính trị về sự thừa nhận và sự 
khác biệt (Taylor). Trong khi đó, những 
người phản đối lại khẳng định rằng, chủ 
nghĩa đa văn hóa có thể gây chia rẽ đối 
với cộng đồng dân tộc, làm xói mòn tính 
đồng nhất dân tộc, v.v...  

Có thể xem tình trạng trên là 
“nghịch lý của chủ nghĩa đa văn hóa”. 
Cụ thể là, ở phía này, các chính sách 
giành ưu đãi cho văn hóa và bản sắc; ở 
phía khác, người ta lại nỗ lực cào bằng 
sự khác biệt khi theo đuổi quyền bình 
đẳng trong xã hội dân sự. Do đó, chủ 
nghĩa đa văn hóa trở thành một vấn đề. 

ảnh hưởng của chủ nghĩa đa văn 
hóa đối với xã hội 

Bàn về vai trò của chủ nghĩa đa văn 
hóa cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều 
nhau. Mặc dù có sự khác nhau trong 
việc nhận thức và thực thi nguyên tắc 
chủ nghĩa đa văn hóa ở các nước, nhưng 
điều quan trọng là tất cả những người 
ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa đều coi 
nguyên tắc này như là một giá trị thúc 
đẩy sự thống nhất dân tộc, ổn định xã 
hội. Thay vì thống nhất xã hội bằng 
phương thức đồng hóa – cái vốn hiện 
nay không nhận được sự tán đồng của 
các nhóm sắc tộc nhỏ hơn, những người 
ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa đặt mục 
tiêu tăng cường cố kết dân tộc bằng cách 
quan tâm đến lợi ích của các nhóm, ủng 
hộ văn hóa của họ, thừa nhận sự đa 

dạng về phong cách sống, và đồng thời 
cố gắng đạt được sự đồng thuận giữa tất 
cả các nhóm về các vấn đề chính trị. 
Như vậy, mục tiêu “thống nhất dân tộc 
và sự ổn định xã hội” vẫn còn, song cái 
thay đổi ở đây là cách thức đạt được nó. 
Khẩu hiệu “thống nhất bằng đồng hóa” 
được thay bằng “thống nhất trong sự đa 
dạng”. Theo đó, chủ nghĩa đa văn hóa sẽ 
cung cấp những giá trị mang tính chia sẻ 
chung, đồng thời tôn trọng những khác 
biệt (trong chừng mực chúng không làm 
tổn hại đến những giá trị chung đã nêu 
ra trước đó) để gắn kết xã hội thành một 
khối thống nhất và dung hợp được các lợi 
ích khác nhau trong xã hội. 

Song, không phải ai cũng tán đồng 
với những ý kiến trên. Những người 
phản đối lại cho rằng, chủ nghĩa đa văn 
hóa nuôi dưỡng những khác biệt và tạo 
ra mối đe dọa làm phân hóa xã hội chứ 
không có tác dụng thống nhất hay thúc 
đẩy sự đoàn kết và lòng yêu nước. Bởi 
vậy, theo họ, chủ nghĩa đa văn hóa là sự 
hủy diệt tinh thần dân tộc (Edward 
Shils), là mối nguy hiểm thực sự do nó 
khuấy lên sự phản kháng và lòng căm 
thù (Jr. Arthur Schlesinger), là sự vứt 
bỏ di sản lịch sử của đất nước nhằm “tạo 
ra một đất nước không thuộc bất kỳ nền 
văn minh nào và thiếu cốt lõi văn hóa”, 
thiếu bản sắc dân tộc (S. Huntington)... 

Như vậy, có thể thấy, chủ nghĩa đa 
văn hóa làm dấy lên sự hoài nghi về khả 
năng của nó với tư cách là chất keo kết 
dính khối đại đoàn kết dân tộc trong 
lòng một quốc gia. Tuy nhiên, những 
phê phán, chỉ trích đối với chủ nghĩa đa 
văn hóa lại chủ yếu nhằm vào những 
hậu quả của việc thực hiện các chính 
sách đa văn hóa, chứ không phải là chủ 
nghĩa đa văn hóa với tư cách là một 
luận thuyết. Điều này ngụ ý rằng, 
những ảnh hưởng tiêu cực của chủ 
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nghĩa đa văn hóa là hoàn toàn có thể 
tránh được, bởi chúng phụ thuộc phần 
nhiều vào mức độ nhận thức và áp dụng 
nó vào thực tiễn, vào truyền thống văn 
hóa, ý chí chính trị, bối cảnh kinh tế - 
xã hội của mỗi nước. 

Tóm lại, thuật ngữ chủ nghĩa đa 
văn hóa, như đã được đề cập ở trên, tự 
bản thân nó là một sự “pha trộn”. Người 
ta có thể định nghĩa nó như một luận đề 
bắt nguồn từ tính đa dạng văn hóa, 
hoặc từ thứ chủ nghĩa đa nguyên 
(pluralism) hiện đang lan tràn tại các 
nước công nghiệp phát triển; hoặc như 
là một hình thức nới lỏng của chủ nghĩa 
đa nguyên văn hóa (cultural pluralism) 
(xem: 9).  

Chính vì sự không đồng nhất như 
vậy trong quan niệm về chủ nghĩa đa 
văn hóa nên việc phân biệt nó như là 
một phản ứng thực tế trước tính đa dạng 
và như là một khía cạnh của triết lý xã 
hội ủng hộ những giá trị đặc thù đối với 
những khác biệt văn hóa là hết sức quan 
trọng. Đây là điều cần lưu ý khi nghiên 
cứu về chủ nghĩa đa văn hóa. 

Thực tiễn của chủ nghĩa đa văn hóa ở một số nước 
trên thế giới 

Mặc dù chủ nghĩa đa văn hóa là sản 
phẩm của phương Tây nhằm ứng phó 
với các làn sóng nhập cư mạnh mẽ, song 
nó cũng có thể được áp dụng ở bất cứ 
nước nào. ở đây, chúng tôi chủ yếu tập 
trung vào tìm hiểu thực tiễn áp dụng 
chủ nghĩa đa văn hóa ở hai nhóm nước 
chính, cụ thể là: 1/ Canada, Australia và 
Mỹ (nhóm các nước phương Tây); và 2/ 
Malaysia, ấn Độ và Cộng hòa Nam Phi 
(nhóm các nước phi phương Tây).  

Trường hợp thứ nhất. Canada, 
Australia, và Mỹ được coi là những 
trường hợp tiêu biểu cho chủ nghĩa đa 
văn hóa theo mô hình Âu - Mỹ, là nơi 

khởi phát chủ nghĩa đa văn hóa và là 
nơi chính sách đa văn hóa có những ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới sự cố kết và quá 
trình phát triển kinh tế của những xã 
hội này. 

Canada, Australia và Mỹ – được 
mệnh danh là “đất nước của nhập cư” - 
là những nước có thành phần dân tộc 
hết sức đa dạng, và họ đã biết sử dụng 
tố chất đa dạng để tạo ra các nhà nước 
dân tộc hùng cường. Chính phủ các nước 
này cho rằng, với sự đa dạng sắc tộc và 
văn hóa mà họ đang có, thì mô hình 
chính sách đa văn hóa là thích hợp 
nhất. Minh chứng thực tế và rõ ràng 
nhất cho luận điểm đó là trường hợp của 
Canada. Sau khi Canada thiết lập chính 
sách đa văn hóa thì tình trạng phân 
biệt chủng tộc giảm đáng kể. Canada 
đang phát triển theo hướng “quốc gia 
của sự đa dạng” thay vì “quốc gia của sự 
đồng hóa”. 

So sánh về mức độ nhận thức và áp 
dụng chủ nghĩa đa văn hóa vào thực 
tiễn, có thể xem Canada và Australia là 
những nước theo mô hình chủ nghĩa đa 
văn hóa “mạnh”: chính sách đa văn hóa 
thể hiện rõ ở hiến pháp và hệ thống 
pháp luật liên bang, hay là một chương 
trình nghị sự riêng. Trong khi đó, Mỹ 
được xem là mô hình chủ nghĩa đa văn 
hóa “ôn hòa”: chính sách đa văn hóa 
được thừa nhận chính thức, song không 
biểu hiện rõ ràng ở cấp độ liên bang, mà 
chủ yếu là ở cấp độ bang.  

Nhìn chung, ở cả ba nước này, trọng 
tâm của chính sách đa văn hóa đều chủ 
yếu tập trung vào lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, và tùy vào từng giai đoạn, bối 
cảnh xã hội khác nhau mà các nước này 
đều có những điều chỉnh cần thiết trong 
chương trình thực thi chính sách đa văn 
hóa của mình. 
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Chẳng hạn, ở Canada, tiêu điểm 
ban đầu của chính sách đa văn hóa là 
nhấn mạnh đến quyền bảo tồn văn hóa 
và tính sắc tộc của các nhóm như là một 
phần của bản sắc dân tộc Canada. Tuy 
nhiên, khi các dòng người nhập cư vào 
Canada tăng lên, chính phủ nước này 
đã có những điều chỉnh trong trọng tâm 
chính sách của mình – hướng tới vấn đề 
công bằng, sự tham gia vào xã hội và 
tính đồng nhất dân tộc.  

Còn ở Australia, tất cả những sáng 
kiến, chương trình thực tiễn và những 
thay đổi trong chính sách đa văn hoá 
của nước này đều nhằm đảm bảo quyền 
bình đẳng và nghĩa vụ của mọi công dân 
Australia. Tất cả công dân Australia 
đều có quyền phát biểu ý kiến, thể hiện 
các đặc điểm văn hoá và tín ngưỡng của 
mình để giành quyền bình đẳng trong 
đối xử và cơ hội trong phát triển và sử 
dụng những kỹ năng và tài năng của cá 
nhân. Họ cũng có những nghĩa vụ đối 
với đất nước, cam kết tôn trọng những 
giá trị và thể chế dân chủ, tôn trọng 
quyền tự do của người khác trong việc 
thể hiện bản sắc văn hoá và tín ngưỡng. 
Và thực tiễn cho thấy, chính sách đa 
văn hóa thể hiện rõ tính hiệu quả cao 
của nó trong xã hội đa sắc tộc, đa văn 
hóa và đa tôn giáo của Australia. Một 
trong những minh chứng đó là: 
Australia là một trong số ít nước không 
phải chịu sự căng thẳng về chủng tộc 
như thường thấy ở nhiều nơi khác trên 
thế giới. 

Còn ở Mỹ, chủ nghĩa đa văn hóa 
manh nha từ những năm 1950, từ các 
phong trào đòi quyền công dân, liên 
quan tới vấn đề phân biệt đối xử, bất 
bình đẳng và áp bức; và bắt đầu “tăng 
tốc” vào đầu những năm 1980 khi Mỹ 
tiến hành cải cách chương trình giảng 
dạy ở các trường công lập theo hướng 

“đa dạng” hơn về mặt văn hóa. Những 
người theo chủ nghĩa đa văn hóa đặc 
biệt ủng hộ việc nới lỏng kiểm soát 
nhập cư và những chương trình như 
giáo dục song ngữ. Các tầng lớp bị đè 
nén như những người Mỹ gốc Phi được 
thừa nhận bình đẳng trong các thiết 
chế giáo dục.  

Nhìn chung, ở Mỹ, chủ nghĩa đa văn 
hóa được quan niệm như “một phẩm 
chất chính trị đúng đắn”. Tuy nhiên, 
vào những năm 1980 và 1990, cũng bắt 
đầu xuất hiện các ý kiến chỉ trích đối 
với chủ nghĩa này, từ cả cánh tả lẫn 
cánh hữu. 

Để sang một bên những chỉ trích, 
tranh luận ở cả ba nước này về chủ 
nghĩa đa văn hóa, có một thực tế không 
thể phủ nhận là, mô hình chính sách đa 
văn hóa đã và đang góp phần vào việc 
ổn định xã hội và phát triển kinh tế, 
văn hóa và chính trị, và do đó - giúp 
những quốc gia này trở thành các 
cường quốc ổn định trong khu vực và 
trên thế giới. 

Trường hợp thứ hai là Malaysia, ấn 
Độ, và Cộng hòa Nam Phi. Đây là 
những nước có một số nét tương đồng 
như: thứ nhất, ngay từ đầu, xã hội dân 
sự của các nước này đã được hình thành 
nên từ nhiều nhóm sắc tộc khác nhau; 
thứ hai, đều là các xã hội hậu thuộc địa, 
mới độc lập, và đang trong quá trình 
hiện đại hóa và hội nhập với thế giới; 
thứ ba, những nước này có bối cảnh xã 
hội và cơ cấu chính trị hết sức phức tạp, 
đặc biệt là có sự phân chia đẳng cấp xã 
hội khá rõ ràng, song vẫn có những 
thành công nhất định trong việc xây 
dựng nhà nước dân tộc và hội nhập với 
thế giới.  

Qua những tìm hiểu thực tiễn ở 
Malaysia, ấn Độ và Nam Phi, có thể 
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thấy, mặc dù cũng là các xã hội đa sắc 
tộc và đa văn hóa, song chủ nghĩa đa 
văn hóa ít thu hút được sự chú ý của 
chính giới cũng như giới nghiên cứu 
khoa học. Chủ nghĩa đa văn hóa đóng 
vai trò khá mờ nhạt trong việc quản lý 
tính đa dạng văn hóa và sắc tộc; nếu có 
thì nó lại mang một âm hưởng khác so 
với ở các xã hội phương Tây.  

Những giải pháp được các chính 
phủ đưa ra nhằm đối phó và quản lý 
tính đa dạng văn hóa và sắc tộc thể hiện 
trước hết ở việc thay đổi cơ cấu chính 
trị, hiến pháp, chính sách; ở các sáng 
kiến và chương trình hành động nhằm 
mang lại nhiều quyền hơn nữa cho các 
sắc tộc thiểu số, hạn chế sự bất bình 
đẳng về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và 
chính trị giữa các sắc tộc; thúc đẩy quá 
trình hòa hợp dân tộc và sự cố kết xã 
hội, góp phần vào công cuộc xây dựng 
đất nước hùng mạnh và dân chủ. Những 
điều chỉnh về mặt chính sách và thể chế 
của những nước này phần nào đã mang 
lại thành công trong việc giải quyết và 
ngăn ngừa xung đột sắc tộc. Đây có thể 
coi là những cách tiếp cận mới mang âm 
hưởng của chủ nghĩa đa văn hóa ở 
những quốc gia này, mặc dù cũng chưa 
thật rõ ràng. 

Mặc dù đã có những thành công 
nhất định trong việc ổn định xã hội và 
phát triển kinh tế song ở những quốc 
gia này vẫn còn có sự phân chia xã hội, 
sự chênh lệch giàu nghèo, mâu thuẫn 
sắc tộc, sự gia tăng tình trạng bạo lực... 
Nhu cầu đòi thừa nhận bản sắc của các 
nhóm sắc tộc trong xã hội cũng ngày 
càng lớn. Đây là những vấn đề mà các 
quốc gia này cần phải giải quyết nhằm 
ổn định xã hội, xây dựng nền dân chủ 
và phát triển đất nước trong giai đoạn 
hiện nay. 

Một số vấn đề đặt ra 

Sự biến đổi của các xã hội đa sắc 
tộc, đa văn hóa về mặt nhân khẩu tạo 
ra thách thức lớn đối với các nhà hoạch 
định chính sách khi mong muốn quản lý 
tính đa dạng văn hóa và sắc tộc mà 
không làm gia tăng bạo lực và xung đột; 
và theo một cách thức có lợi cho tất cả 
mọi người. Để làm được như vậy, cần 
phải chuyển hướng trọng tâm từ việc 
thừa nhận sang quyết định và thực hiện 
chính sách trên thực tế. Kinh nghiệm 
của một số nhà nước chấp nhận lấy chủ 
nghĩa đa văn hóa làm chính sách đối 
phó lại tính đa dạng sắc tộc cho thấy 
tính hữu dụng và lâu bền đáng kể của 
mô hình này, bất chấp những tranh cãi 
xung quanh nó. 

Một điều cần lưu ý là, trong quá 
trình chuyển dịch từ các mô hình chính 
sách trừu tượng sang việc hoạch định 
và thực hiện chính sách, bối cảnh lịch 
sử của mỗi nhà nước là không thể bị bỏ 
qua.  

Chủ nghĩa đa văn hóa đã chứng tỏ 
tính hữu dụng của nó trong việc giải 
quyết những vấn đề liên quan tới các 
cộng đồng thiểu số, song nó chủ yếu 
được vận dụng ở các nước công nghiệp 
phương Tây. Sở dĩ có tình trạng như vậy 
là vì: thứ nhất, việc thực hiện chính 
sách đa văn hóa thường đòi hỏi một 
nguồn kinh phí không nhỏ; thứ hai, việc 
chấp nhận chủ nghĩa đa văn hóa như là 
một mô hình chính sách đòi hỏi thể chế 
chính trị phải thay đổi mạnh mẽ theo 
hướng dân chủ.   

Tuy nhiên, thực trạng đó không có 
nghĩa là “chủ nghĩa đa văn hóa khó có 
thể áp dụng tại các nước đang hoặc 
chậm phát triển”. Những nước này có 
thể rút ra từ chủ nghĩa đa văn hóa 
những sáng kiến và công cụ cần thiết và 
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thích hợp để có thể quản lý hữu hiệu 
tính đa dạng văn hóa và sắc tộc, thúc 
đẩy sự ổn định, thống nhất trong xã hội 
và xây dựng đất nước. Việc nhập cư 
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển kinh tế, xã hội khiến cho khả 
năng mô hình này được áp dụng ở các 
khu vực khác trên thế giới ngày càng 
tăng lên. 

Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng mô 
hình chủ nghĩa đa văn hóa có thể có 
những hạn chế trong việc giải quyết 
những tình huống xung đột bạo lực mở 
rộng, đặc biệt ở những nơi có lịch sử lâu 
dài về thù hận sắc tộc và sự thất bại của 
các chính sách hòa nhập. Trong khi 
chưa có một đối án thay thế thì chính 
sách đa văn hóa có thể là một lựa chọn 
phù hợp, với việc sự thừa nhận nó phải 
mang tính thực tiễn và phải nhận thức 
được những khó khăn của nhiệm vụ và 
những vấn đề đi cùng.  

Bên cạnh đó, cũng tồn tại những 
khó khăn làm cản trở quá trình thừa 
nhận chủ nghĩa đa văn hóa như là sự 
thay thế đối với mô hình hội nhập quốc 
gia hiện nay. Đó có thể là việc chủ nghĩa 
đa văn hóa đòi hỏi sự can thiệp nhiều 
hơn nữa của nhà nước, đặc biệt trong 
giai đoạn đầu khi mà chính sách đa văn 
hóa chưa được thừa nhận chính thức. 
Hay cũng có thể là những trở ngại về 
mặt tài chính trong chi tiêu của nhà 
nước, mức độ thất nghiệp cao trong xã 
hội – vốn là những yếu tố góp phần làm 
trầm trọng thêm mối quan hệ liên sắc 
tộc hiện nay. Do vậy, các nhà nước cần 
phải xác định rõ ràng các mục tiêu 
chiến lược cụ thể tiếp theo trong mỗi 
giai đoạn thực thi chính sách, đồng thời 
các chiến lược đó phải tương thích với 
nhau và biến đổi một cách khả thi từ 
giai đoạn này tới giai đoạn thực hiện 
tiếp theo. 

Với tính chất là một chính sách 
trong việc giải quyết vấn đề đa dạng 
văn hóa và sắc tộc, chủ nghĩa đa văn 
hóa đang thu hút được sự quan tâm, 
ủng hộ đặc biệt của các tổ chức quốc tế, 
như ủy ban châu Âu hay UNESCO. Rất 
nhiều chương trình, dự án được 
UNESCO đưa ra đã nhấn mạnh đến 
chính sách đa văn hóa trong lĩnh vực 
quản lý tính đa dạng văn hóa. Và thực 
tiễn cho thấy, cho đến giờ, chủ nghĩa đa 
văn hóa đang tỏ ra là một mô hình 
chính sách hữu dụng trong việc quản lý 
tính đa dạng văn hóa và sắc tộc trong 
bối cảnh xã hội hiện nay, bất chấp 
những tranh cãi xung quanh nó. 

Điều cần lưu ý khi nghiên cứu về 
chủ nghĩa đa văn hóa là: nên xem xét nó 
từ góc độ một mô hình chính sách được 
các nhà nước dân tộc đưa ra nhằm đối 
phó và quản lý tính đa dạng văn hóa và 
sắc tộc trong xã hội. Bên cạnh đó, chủ 
nghĩa đa văn hóa cũng phải đối mặt với 
một số vấn đề ít nhiều nghiêm trọng. 
Một trong số đó là sự khác biệt lớn giữa 
ý tưởng và hiện thực, giữa mục tiêu được 
tuyên bố với kết quả đạt được. Từ việc 
nhận thức được tầm quan trọng của 
tính đa dạng văn hóa đến việc đề ra 
chính sách và áp dụng nó vào thực tiễn 
là cả một quá trình lâu dài, đầy khó 
khăn cản trở. Vả lại, vì chưa có sự nhất 
quán trong quan niệm về chủ nghĩa đa 
văn hóa nên không có một công thức 
vạn năng, một chương trình hành động 
cụ thể, được vạch sẵn để các nhà nước 
làm theo và có được kết quả như ý. Các 
điều kiện cụ thể như bối cảnh lịch sử, 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... là 
những yếu tố không lặp lại ở mỗi nước. 
Chính chúng đã góp phần dẫn tới sự 
khác nhau trong nhận thức và áp dụng 
chính sách đa văn hóa vào thực tiễn, và 
hệ quả là mức độ thành công trong việc 
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áp dụng mô hình chính sách này ở mỗi 
nước là khác nhau, thậm chí ở ngay cả 
các nước phương Tây. 

Việt Nam từ lâu đã phải giải quyết 
vấn đề về đa dạng văn hóa. Chính vì 
vậy, chủ nghĩa đa văn hóa không phải 
là điều "mới mẻ" trong chính sách đại 
đoàn kết dân tộc và hòa hợp dân tộc của 
đất nước. Tuy nhiên, khi bước vào giai 
đoạn phát triển mới - gắn với hội nhập 
quốc tế, chính sách văn hóa của Việt 
Nam cũng đang phải đối mặt với những 
vấn đề mới, như sự gia tăng các mối liên 
hệ sắc tộc xuyên biên giới giữa các cộng 
đồng bên trong với bên ngoài.  

Bởi vậy, sẽ là có ích và cần thiết nếu 
chúng ta có thể rút ra từ chủ nghĩa đa 
văn hóa những sáng kiến và công cụ cần 
thiết và thích hợp với mình, để quản lý 
hữu hiệu tính đa dạng văn hóa và sắc 
tộc, thúc đẩy sự ổn định, thống nhất 
trong xã hội và xây dựng đất nước.  
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